
Bản Đồ Hành Chính 
 
Diện Tích : 918,46 km² 
Dân Số : 2.688.000 người 
Bao Gồm 7 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành 
 
Nội Thành : 
Quận Ba Đình 
Quận Hoàn Kiếm 
Quận Hai Bà Trưng 
Quận Đống Đa 
Quận Tây Hồ 
Quận Cầu Giấy 
Quận Thanh Xuân 
 
Ngoại Thành : 
Huyện Đông Anh 
Huyện Gia Lâm 
Huyện Từ Liêm 
Huyện Thanh Trì 
Huyện Sóc Sơn 
 

 
1) Quận Ba Đình 
 
Diện tích: 9,3 km2 
Dân số: 202.700 
Mật độ dân số: 21.797 người/km2 
Đơn vị hành chính: 12 phường 
 
Di tích - Địa danh 
- Chùa Một Cột 
- Chùa Trấn Quốc 
- Đền Quán Thánh 
- Thành Cổ 
- Quảng trường Ba đình 
- Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh 
- Nhà sàn Bác Hồ 
- Cột cờ Hà nội 
- Công viên Bách Thảo 
 
1.1) Chùa Một Cột 
 
Chùa Một Cột là một quần thể kiến trúc gồm ngôi chùa và toà đài giữa 
hồ, vốn có tên là chùa Diên Hựu và đài Liên Hoa. Đài này từ lâu quen 
gọi là chùa Một Cột. Chùa xưa nằm ở phía Tây thành Thăng Long, 
thuộc thôn Ngọc Thanh, Ngọc Hà, nay là địa điểm phía sau Lăng Bác. 
Chùa được dựng trên một hồ hình vuông, giữa hồ có một cột đá, cao 
chừng hai trượng, chu vi chín thước, đầu trụ đặt một toà chùa ngói nhỏ, 
hình như một đoá hoa sen dưới nước mọc lên vì thế chùa có tên là chùa 
Nhất Trụ hay chùa Một Cột. Chùa được xây dựng từ năm 1049, tức năm 



đầu niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo vua Thái Tông nhà Lý. Tục truyền 
khi ấy vua Thái Tông tuổi đã cao mà chưa có con trai nên thường đến 
cầu tự ở các chùa. Một đêm vua nằm chiêm bao thấy đức phật Quan Âm 
hiện trên đài hoa sen trong một cái hồ vuông ở phía Tây thành, tay bế 
một bé trai đưa cho nhà vua. Sau đó quả nhiên nhà vua sinh con trai. 
Thấy ứng nghiệm, vua liền sai lập chùa để thờ phật Quan Âm. Khi chùa 
làm xong vua triệu tập toàn bộ các tăng ni phật tử ở kinh thành đứng 
chầu xung quanh, tụng kinh suốt bảy ngày đêm và lập thêm một ngôi 

chùa lớn bên cạnh để thờ chư phật gọi là chùa Diên Hựu.  
 
Năm 1105, vua Lý Nhân Tông cho sửa lại chùa, dựng lên một cây tháp bằng đá trắng trư
ước chùa Diên Hựu gọi là tháp Bạch Tuynh. Tháp cao 13 trượng. Từ tháp vào chùa Một Cột 
đi bằng một hành lang cầu vồng. Mỗi tháng hai ngày Rằm, mồng Một, nhà vua cùng các 
hậu, phi, cung tần và cận thần tới chùa lễ phật. Đặc biệt cứ đến ngày 8 tháng Tư âm lịch 
hàng năm là ngày Phật sinh, nhà vua lại ngự ra chùa trước một đêm, giữ mình chay tịnh để 
làm lễ tắm phật ngày hôm sau. Ngày này rất đông các tăng ni phật tử và nhân dân các nơi 
tới dự, làm nên ngày hội lớn ở kinh đô. Trong ngày này, tại chùa có lễ phóng sinh. Lễ 
phóng sinh bắt đầu ngay sau lễ tắm phật, nhà vua đứng trên đài cao, tay cầm một con 
chim thả cho bay đi, sau đó đến các tăng ni và các thiện nam tín nữ đua nhau mỗi người 
thả một con, bóng chim bay rợp trời. 
 
Sử cũ chép vào năm Long phù thứ tám (1108), nhà vua 
cho xuất kho một vạn hai ngàn cân đồng để đúc một quả 
chuông lớn gọi là Giác thế chung (chuông thức tỉnh ngư
ời đời), để treo ở chùa Diên Hựu. Lại xây một toà Ph−
ương đình bằng đá xanh cao tám trượng, trên nóc đình 
đóng những gióng sắt to để treo chuông. Nhưng chuông 
đúc xong đánh lại không kêu nên đành bỏ ngoài ruộng. 
Lâu ngày bị lãng quên, chuông thành tổ của rùa, vì thế 
chuông có tên Quy điền. 
 
Năm 1922 trường Viễn đông Bác cổ có sửa chữa lại chùa và giữ đúng theo kiến trúc cũ. 
 
Đêm 11-9-1954, bọn tay sai thực dân Pháp trước khi giao trả Thủ đô cho Chính phủ và 
nhân dân ta đã cố tình đặt mìn phá hoại chùa. Sau ngày tiếp quản Thủ đô, Chính phủ đã 
cho chiếu theo đồ dạng cũ, sửa chữa lại. Tháng 4-1955, chùa Một Cột được dựng hoàn 
nguyên như cũ. Cho đến năm 1958, nhân dịp Hồ Chủ Tịch đi thăm ấn Độ, nhân dân ấn đã 
kính tặng người cây Bồ đề của đất Phật và đã được trồng tại sân chùa. 
 
1.2) Đền Quán Thánh 
 
Đền được lập từ khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long 
(1010). Vua cho rước bài vị của thần về ở phía Tây Bắc 
thành, gọi là Huyền Thiên Trấn Vũ đại đế quán. Quán là nơi 
thờ tự của đạo Giáo, dân chúng quen  gọi là đền Trấn Vũ 
hoặc đền Quán Thánh. Đền hiện ở ngã tư đường Thanh Niên 
và đường Quán Thánh, đời Lê thuộc đất phường Thụy Chư
ương, huyện Vĩnh Thuận, phía Nam Hồ Tây.  
 
Sự tích đền cho biết: Huyền Thiên Trấn Vũ là thần cai quản phương Bắc, đã nhiều lần 
sang giúp nước Việt đánh đuổi ngoại xâm: Lần thứ nhất, vào đời Hùng Vương thứ VI 



đánh giặc từ vùng biển tràn vào, Lần thứ hai, vào đời Hùng Vương 
thứ VII đánh giặc Thạch Linh... Chuyện Huyền Thiên Trấn Vũ còn 
thêm chi tiết giúp dân trừ tà ma, yêu quái phá hoại đời sống yên 
lành vùng xung quanh thành Thăng Long: trừ rùa thành tinh (đời 
Hùng Vương 14), trừ cáo chín đuôi ở Tây Hồ, giúp An  
Dương Vương trừ tinh gà trắng xây thành Cổ Loa, diệt Hồ ly tinh 
trên sông Hồng ời Lý Thánh Tông... Đến thời nhà Lê, các vua cũng 
thường đến đây để cầu mưa mỗi khi có hạn hán, những lời khấn 
thần còn ghi trong "Thiên Nam Dư hạ tập".  
 
Ngôi đền hiện nay đã được sửa chữa nhiều lần. Năm Đinh Tỵ niên 

hiệu Vĩnh Trị II (1677), đời Lê Hy Tông, chúa Trịnh Tạc sai đình thần là Nguyễn Đình 
Luân trùng tu.  
Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ được triều đình cho đúc lại bằng đồng đen (hun). Tượng cao 
3,07m, chu vi 8m. Tượng mặt vuông, mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xoã không đội mũ, mặc 
áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn và chống 
lên lưng một con rùa. Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ là một công trình nghệ thuật độc đáo, 
đánh dấu kỹ thuật đúc đồng và tài nghệ của dân ta cách đây 3 thế kỷ. Tại nhà bái đường 
còn một pho tượng nữa, nhỏ hơn, cũng bằng đồng đen, nhiều người cho rằng đây là tượng 
ông Trùm Trọng, người thợ cả đã chỉ huy việc đúc pho tượng Trấn Vũ. Tượng này là do 
các học trò của ông đúc để ghi nhớ công ơn của thầy. Cùng đúc với tượng là quả chuông 
cao gần 1,5m treo ở gác tam quan.  
 
Văn bia tại đền do trạng nguyên Đặng Công Chất và tiến sĩ Hồ Sĩ Dương soạn. Thời Tây 
Sơn, đô đốc Lê Văn Ngữ, cùng nhiều người nữa đã quyên tiền đúc chiếc khánh bằng đồng 
(chiều 1,10 x 1,25m) vào năm Cảnh Thịnh thứ hai. Đến đời Nguyễn, vua Minh Mạng đến 
thăm đền, đã cấp tiền tu sửa. Năm 1923 cho đổi là Trấn Vũ quán. Năm 1856, bố chánh 
Sơn Tây là Phạm Xuân Quế, bố chánh Hà Nội là Tôn Thất Giáo, tri huyện Vĩnh Thuận là 
Phan Huy Khiêm đã tổ chức quyên góp trùng tu, sửa lại chính điện, đình thiêu hương, bái 
đường và gác chuông, làm thêm hai dãy hành lang bên phải và bên trái, đắp lại 4 pho tư
ượng đại nguyên soái, tượng thần Đương Niên hành khiển, Văn Xương Đế Quân và dời 
xuống hậu đường phía sau. Năm 1842, vua Thiệu Trị đến thăm và dâng một đồng tiền 
vàng, cộng với số tiền vàng do các hoàng thân dâng, đúc lại thành vòng. Vòng dùng sợi 
dây bạc xâu để treo ở cổ tay tượng thần. Đằng sau đền lại đắp hòn núi non bộ trong một 
bể con và dựng một đền nhỏ gọi là Vũ Đương Sơn. Sửa chữa xong, có dựng bia do tiến sĩ 
Lê Hy Vĩnh soạn. Đền hiện nay có 6 bia, kiến trúc, trang trí của đền hiện nay mang phong 
cách đời Nguyễn. 
 
1.3) Thành Cổ 
 
Nằm ở khoảng giữa của Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm là khu Thành cổ 
Hà Nội. 
Thành Hà Nội cổ được xây từ thế kỉ 11, đã nhiều lần bị tàn phá. Lần 
tàn phá cuối cùng là khi quân Pháp tấn công Hà Nội vào cuối thế kỉ 
XIX. Tường thành và các cung điện cổ bị phá huỷ chỉ còn lại một 

vài di tích như: Cửa Bắc của Thành ở phố 
Phan Đình Phùng xây bằng đá tảng và gạch 
nung rất kiên cố. Trên bờ tường còn dấu vết 
của đạn đại bác khi Pháp tấn công. Cột cờ Thành Hà Nội xây năm 
1812 hiện nằm trên đường Điện Biên Phủ. Trong thành cổ chỉ còn 
dấu tích của các nền cung điện: Lầu công chúa (Đường Hoàng 



Diệu), rồng đá bậc thềm Điện kính thiên... 
 
ở phía Nam thành cổ Hà Nội, còn lưu lại một phần kiến trúc 
của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam: Văn Miếu—Quốc Tử 
Giám  khởi dựng vào đầu thế kỉ 11 dưới thời nhà Lý. Người 
Hà Nội thường lấy hình ảnh của chùa Một Cột, 
Tháp Rùa, Khuê Văn Các, Cột Cờ làm biểu tượng của 
thành phố Thủ đô ngàn năm văn hiến.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4) Quảng Trường Ba Đình 
 
Hà Nội là trái tim của nước Việt Nam, Quảng trường Ba Đình là 
trái tim của Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những sự kiện trọng đại của 
Thủ đô và cả nước. Nguyên nơi đây vốn là khu vực cửa Tây của 
thành Hà Nội cổ. Đầu thời Pháp thuộc, thực dân Pháp phá thành 
làm một vườn hoa nhỏ gọi là điểm tròn Pugininer. Năm1945 mới 
có tên là vườn hoa Ba Đình. Chữ Ba Đình là để gợi nhớ dải đất Ba 
Đình ở tỉnh Thanh Hoá, nơi đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp kéo dài từ tháng 9 - 
1886 đến tháng 1—1887.  
 
Quảng trường cũng là nơi chứng kiến hàng chục vạn đồng bào về dự lễ Độc lập ngày 2 - 9 
- 1945. Ngày 9-9-1969, sáu ngày sau khi Hồ Chủ tịch qua đời, cũng tại Quảng trường này,  
lễ truy điệu Người đã được cử hành trọng thể. Hàng vạn đồng bào Thủ đô và các địa  
phương cùng 34 đoàn đại biểu quốc tế đã tới đây dự lễ.  
 

Ngày nay mặt chính của Quảng trường là lăng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Trước lăng là khoảng không gian rộng lớn với 
320 mét chiều dài và 100 mét chiều rộng, đủ chỗ cho 20 vạn 
người dự mít tinh. Quảng trường có 168 « cỏ bốn mùa xanh 
tươi. Chính giữa là cột cờ cao 30 mét. Quảng trường Ba 
Đình đã trở thành không gian thiêng liêng của Thủ đô Hà 
Nội. 

Thành Cổ Hà Nội (trước kia) Thành Cổ Hà Nội (trước kia) 

Lầu Công Chúa (hiện nay) Điện Kính Thiên (hiện nay) 



1.5) Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh 
 
Bảo tàng được xây dựng theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam nhằm tỏ 
lòng biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
quyết tâm học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đoàn kết phấn đấu 
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, hữu 
nghị và hoà bình với nhân dân thế giới.  
 
Bảo tàng được khánh thành ngày 19/5/1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh "anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất", như Nghị quyết của Tổ 
chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thừa nhận. Về nội 
dung, Bảo tàng thể hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn 
với dân tộc và thời đại. Về giải pháp trưng bày, Bảo tàng kết hợp hài hoà nội dung với kiến 
trúc, mỹ thuật và kỹ thuật.  
 
Gian mở đầu phần trưng bày có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là nơi tổ chức các nghi 
lễ trọng thể. Phần trưng bày tiểu sử gồm hơn 2000 tài liệu, hiện vật, các phim tư liệu, các 
tác phẩm nghệ thuật được trình bày hệ thống giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu dân cứu nước, lãnh đạo nhân dân Việt Nam 
phấn đấu vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh và hoà bình hữu nghị giữa 
các dân tộc.  

 
Phía bên phải phần tiểu sử là các tổ hợp không gian hình tượng mô tả 
đất nước Việt Nam, những chặng đường đấu tranh và thắng lợi của 
nhân dân Việt Nam gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
 

Bên trái phần tiểu sử là các gian chuyên đề về một số sự kiện lịch sử thế giới từ cuối thế 
kỷ XIX đến nay, thông qua các tư liệu, các tác phẩm nghệ thuật và phương tiện kỹ thuật 
giới thiệu những biến cố của thời đại tác động tới cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam. 
 
Bảo tàng Hồ Chí Minh còn có tầng triển lãm các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về 
hình ảnh của đất nước Việt Nam và các chuyên đề khác.  
 
Bảo tàng có kho báu quản hiện vật, tư liệu, có thư viện, có các hội trường phục vụ thuận 
lợi các hội nghị khoa học và các hoạt động văn hoá khác. 
 
Địa chỉ: Số 3 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 
Giờ mở cửa: Sáng từ 8h đến 11h 30. Chiều từ 13h 30 đến 16h 
Điện thoại: 8463757 - 8455435  
 
1.6) Công Viên Bách Thảo 
 
Công viên Bách Thảo nằm phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Phủ Chủ tịch, diện tích rộng khoảng 20ha. Có 
hai lối vào, một lối ở đầu phố Hoàng Hoa Thám, một lối 
ở giữa phố Ngọc Hà. Nguyên là đất phường Khán Xuân. 
Năm 1890, thực dân Pháp lấy đất lập thành khu vườn 
trồng cây, nuôi muông thú và đặt tên là vườn thảo mộc nh
ưng nhân dân ta quen gọi là Trại hàng hoa hay vườn Bách 



thú.  
 
Đại chiến thế giới thứ hai (1939 - 1945) chim muông chết 
dần vì không được chăm sóc. Thực dân Pháp chuyển số 
thú còn lại vào sở thú Sài Gòn. Nơi đây chỉ còn vườn cây. 
Sau ngày giải phóng Thủ đô, chính quyền ta sửa sang tu 
bổ và đổi tên là công viên Bách Thảo. ở góc phía Tây Bắc 
công viên có một gò cao, ngày trước ở đây trồng nhiều 

cây Sưa nên có tên gọi là núi Sưa. Đỉnh núi có một ngôi miếu cổ, thờ Huyền Thiên Hắc 
Đế, một cậu bé tương truyền có công giúp Vua Lý đánh giặc ngoại xâm.  
 
Công viên Bách Thảo có nhiều rặng cây cổ thụ cành lá sum suê, 
tán rộng, bóng dài, và nhiều bồn hoa đẹp mắt, với những lối đi 
uốn lượn quanh co để kéo dài thêm dặm đường tham quan, hồ n−
ước trong veo ăm ắp hoa sen, hoa súng, tất cả như muốn níu chân 
du khách. Nếu du khách am hiểu về Hà Nội nơi đây nguyên là ph
ường Khán Xuân, sinh quán của Hồ Xuân Hương bà chúa thơ 
nôm thì Bách Thảo thật sự lại càng thêm cuốn hút. 
 
2) Quận Hoàn Kiếm 
 
Diện tích: 5,29 km2 
Dân số: 171.400 
Mật độ dân số: 32.339 người/km2 
Đơn vị hành chính: 18 phường  
 
Di tích - địa danh:  
- Hồ Gươm 
- Đền Ngọc Sơn 
- Đền Bạch mã 
- ¤ Quan Chưởng 
- Nhà Hát lớn 
 
2.1) Hồ Hoàn Kiếm 
 
Theo các nhà khoa học hồ là một đoạn sót lại của sông 
Hồng sau khi sông đã chuyển dòng như hiện nay. Sự việc 
sông nước biến thiên ấy diễn ra cách đây vài nghìn năm. 
Trước đây hồ có tên là Lục Thủy vì sắc nước bốn mùa 
xanh. Thế kỉ XV, hồ Lục Thủy đổi tên là hồ Hoàn Kiếm. 
Cái tên Hoàn Kiếm gắn liền với câu chuyện trả gươm cho 
rùa vàng của vua Lê Thái Tổ. 
 

Đảo Ngọc Sơn xưa được gọi là Tượng Nhĩ (tai voi), Lý 
Thái Tổ dời đô ra Thăng Long đặt tên là Ngọc Tượng, đến 
đời Trần đổi tên là Ngọc Sơn. Tại đây đã có một ngôi đền 
dựng lên để thờ những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh 
trong kháng chiến chống Mông Nguyên. Về sau lâu ngày 
đền ấy sụp đổ, đến thời Vĩnh Hựu nhà Lê (1735 - 1739), 
chúa Trịnh Giang đã dựng cung Thuỵ Khánh và đắp hai 
quả núi đất ở trên bờ phía Đông đối diện với Ngọc Sơn 



gọi là núi Đào Tai và Ngọc Bội. Cuối đời Lê, cung Thuỵ Khánh bị Lê 
Chiêu Thống phá huỷ. Một nhà từ thiện tên là Tín Trai, nhân nền cung 
cũ đã lập ra một ngôi chùa gọi là chùa Ngọc Sơn. Năm Thiệu Trị thứ 
ba (1843), chùa lại nhường cho một hội từ thiện đổi làm đền thờ Tam 
Thánh. Hội này đã bỏ gác chuông, xây lại các gian điện chính, các dãy 

phòng hai bên, đưa tượng Văn Xương đế quân vào thờ và đổi tên là đền Ngọc Sơn (Văn X
ương là nhân vật đời Kiến Vũ, 25 - 55 sau công nguyên bên Trung Quốc, sau khi chết ®−
ược phong là thần chủ về văn chương khoa cử) 
 
Theo sách "Hà Thành linh tích cổ lục" thì ngay từ đời Lê, trên đảo 
Ngọc đã có đền thờ Quan Công, người nổi tiếng trung nghĩa đời 
Tam Quốc (Trung Quốc). Khi vua Lê và chúa Trịnh dùng hồ là 
nơi duyệt thuỷ quân thì đền được coi như một võ miếu. Dân Hà 
thành đã đem tượng Đức thánh Trần thờ phối hưởng bên cạnh 
Quan Công. Nhưng "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" 
lại cho đó là tượng Lê Lai, công thần khai quốc đời Lê đã xả thân 
cứu chúa.  

 
Năm Tự Đức thứ mười tám (1865), 
nhà nho Nguyễn Văn Siêu đứng ra 
tu sửa lại đền. Đền mới sửa đắp 
thêm đất và xây kè đá xung quanh, 
xây đình Trấn Ba, bắc một cầu từ bờ Đông đi vào gọi là cầu 
Thê Hóc. 
 

Trên núi Ngọc Bội cũ, ông cho xây một tháp đá, đỉnh tháp hình ngọn bút lông, thân tháp 
có khắc ba chữ "Tả Thanh Thiên" (viết lên trời xanh), ngày nay thường gọi đó là Tháp 
Bút. Tiếp đến là một cửa cuốn gọi là Đài Nghiên, trên có đặt một cái nghiên mực bằng đá 
hình nửa quả đào bổ đôi theo chiều dọc, có hình ba con ếch đội. Trên nghiên có khắc một 
bài minh nói về công dụng của cái nghiên mực xét về phương diện triết học. Người đời 
sau ca ngợi là: Nhất đài Phương Đình bút. Từ cổng ngoài đi vào có hai bức tường hai bên, 
một bên là bảng rồng, một bên là bảng hổ, tượng trưng cho hai bảng cao quý nêu tên 
những người thi đỗ, khiến cho các sĩ tử đi qua càng gắng công học hành.  
 
Tên cầu Thê Hóc nghĩa là giữ lại ánh sáng đẹp của mặt trời. Cầu 
Thê Hóc dẫn đến cổng đền Ngọc Sơn, còn gọi là Đắc Nguyệt Lâu 
(lầu được trăng) dưới bóng cây đa cổ thụ, ở giữa một vùng cây cối 
um tùm, trông như từ dưới nước nhô lên. Đền chính gồm hai ngôi 
nối liền nhau, ngôi đền thứ nhất về phía Bắc thờ Trần Hưng Đạo và 
Văn Xương. Tượng đặt ở hậu cung trên bệ đá cao khoảng 1m, hai 
bên có hai cầu thang bằng đá. Tượng Văn Xương đứng, tay cầm 
bút. Phía Nam có đình Trấn Ba (đình chắn sóng- ngụ ý là cột trụ 
đứng vững giữa làn sóng không lành mạnh trong nền văn hoá ®−
ương thời). Đình hình vuông có tám mái, mái hai tầng có 8 cột 
chống đỡ, bốn cột ngoài bằng đá, bốn cột trong bằng gỗ. 
 
Các nhân vật được thờ trong đền ngoài  Văn Xương Đế Quân, Lã Động Tân, Quan Vân  
Trường, Trần Hưng Đạo, còn thờ cả phật A Di Đà. Điều này thể hiện quan niệm Tam giáo 
đồng nguyên của người Việt. 
 
 



Tuy là một ngôi đền kiến trúc mới, song đền Ngọc Sơn là một điển hình về không gian và 
tạo tác kiến trúc. Sự kết hợp giữa đền và  hồ đã tạo thành một tổng thể kiến trúc Thiên -   
Nhân hợp nhất, tạo vẻ đẹp cổ kính, hài hoà, đăng đối cho đền và hồ, gợi nên những cảm 
giác chan hoà giữa con người và thiên nhiên. Đền và hồ đã trở thành những chứng tích gợi 
lại những kỉ niệm xưa về lịch sử dân tộc, thức tỉnh niềm tự hào, yêu nước chính đáng, 
cũng như tâm linh, ý  thức mỗi người Việt Nam trước sự trường tồn của dân tộc.  
 
2.2) Đền Bạch Mã 
 
Đền xưa thuộc phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ 
Xương, phủ Hoài Đức, nay là số 3 phố Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.Đền thờ thần Long Đỗ, hiệu Quảng Lợi 
Bạch Mã đại vương (Thần Long Đỗ tức thần núi Long Đỗ, 
cũng gọi là núi Nùng, nơi tiếp nhận khí thiêng của sông núi 
kinh thành Thăng Long). Đền đầu tiên được dựng ở trên đỉnh 
núi Nùng. Đến đời Lý, núi Nùng được chọn để dựng khu 
Hoàng thành nên đền được dời về Hàng Buồm. 

 
Đền đã được sửa chữa nhiều lần, cuối thế kỷ 17 được tôn thêm nền cũ và 
mở rộng thêm. Năm 1781, chúa Trịnh chuẩn y cho dân các giáp Mật 
Thái, Bắc Thượng, Bắc Hạ, và Hà Khẩu xung quanh đền Bạch Mã được 
"tạo lệ" (sắm lễ vật tế, không phải sưu sai, tạp dịch khác). Năm 1829, 
sửa chữa thêm tráng lệ. Năm 1839 dựng thêm văn chỉ ở bên trái đền, 
dựng Phương đình để làm nơi cúng lễ các tuần tiết. Trong đền hiện nay 
còn lưu giữ được khá nhiều các hiện vật có giá trị như 15 văn bia (nội 
dung các văn bia đề cập đến sự tích của đền, thần, nghi lễ cúng thần, các 

lần trùng tu tôn tạo), các đồ thờ gồm các vũ khí thời cổ như xích, đao, thương, câu liêm... 
được sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh xảo. Trong đền, ngoài các lư hương đồng, bình 
đồng, còn có cả tượng Phật và một đôi hạc, đôi phỗng trong tư thế đứng trang nghiêm. 
 
Lễ hội đền hằng năm vào tháng Hai âm lịch, trước đây có tổ chức lễ đánh trâu rước xuân.  
 
2.3) ¤ Quan Chưởng 
 
Đây là một trong 21 cửa ô còn sót lại của toà thành Thăng Long cũ xây 
dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), đến năm Gia Long thứ ba được 
xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay.  

 
Hiện cửa ô còn nguyên cửa chính và hai cửa con hai bên, trên  
tường cửa chính có gắn một tấm đá đặt năm 1882 ghi lệnh cấm 
người canh gác không được sách nhiễu nhân dân mỗi khi qua 
lại cửa ô. Bên trên cửa lớn có ba chữ hán Thanh Hà Môn nghĩa 
là cửa Thanh Hà (vì cửa này ở thôn Thanh Hà, cạnh cửa sông 
Tô Lịch xưa).  
 

Cửa ô còn có tên gọi khác là ô Quan Chưởng. Tương truyền, tên gọi này bắt nguồn từ sự 
kiện năm Tự Đức thứ 26, khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội (20-11-1873), chúng kéo 
quân từ dưới tàu chiến đậu ở bến sông lên, khi bắt đầu qua cửa ô Thanh Hà thì vấp phải 
sức kháng cự quyết liệt của quân ta do một viên quan chưởng cơ chỉ huy và bị thiệt hại 
khá nặng. Về sau chúng có thêm viện binh. Kết cục quân ta từ viên chưởng cơ cùng toàn 
thể binh lính gồm một trăm người đều anh dũng hy sinh. Để tỏ lòng ngưỡng mộ người  



chưởng cơ anh dũng, nhân dân đổi gọi cửa ô là ô Quan Chưởng. Tuy nhiên, sự kiện năm 
1873 cho đến nay vẫn chưa được xác minh hư thực. Vì vậy, tên ô Quan Chưởng vẫn còn 
đó như một vấn đề tồn nghi của lịch sử. 
 
3) Quận Hai Bà Trưng 
 
Diện tích: 14,5 km2 
Dân số: 356.500 
Mật độ dân số: 24.589 người/km2 
Đơn vị hành chính: 25 phường  
 
Di tích - địa danh:  
- Đền Hai Bà Trưng 
- Chùa Liên Phái 
- Công viên Lê nin 
 
3.1) Công Viên Lê-Nin 
 
Công viên Lênin nằm giữa bốn phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình  
Chiểu diện tích rộng khoảng 50ha. Năm 1960, công viên bắt đầu đón khách. Ngày 
11/1/1960 Hồ Chí Minh đã tới trồng cây đa lưu niệm. Ngày ấy, đất nước còn bị chia cắt 
nên công viên đặt tên là Thống Nhất để gợi nhớ tình cảm Bắc Nam ruột thịt. Ngày 
19/4/1980 đổi tên vườn hoa là Công viên Lê nin đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày 
sinh người thầy vĩ đại của phong trào vô sản và công nhân thế giới.  

 
Công viên có hai cửa lớn, mở ra phố Trần Nhân Tông và đường Lê 
Duẩn. Công viên có nhiều bồn hoa bốn mùa phô sắc, những dãy 
thùy liễu mượt mà, những rặng thông suốt năm xanh thẳm và 
những loài cây trái ngọt hoa thơm. Công viên Lê nin là nơi vui 
chơi, giải trí khá hấp dẫn của các tầng lớp nhân dân Hà Nội và du 
khách tới thăm Thủ đô. Có khu vui chơi giải trí dành riêng cho 
thiếu nhi, có đu quay chạy điện, máy bay bay trên khung sắt và 

nhà gương dị dạng hấp dẫn. Khắp lối dọc đường đi đều có 
những dãy ghế đá duyên dáng nép mình bên vòm hoa, tiện 
chuyện trò tâm sự, có một dải hồ hữu tình cho đôi bạn mặc sức 
bơi thuyền ngược xuôi trên hồ. Có "khu phong lan" với hàng 
trăm chủng loại và nhiều loài cây cảnh, cây thế... và những bể 
lớn, bể nhỏ bên trong cá bạc, cá vàng tung tăng bơi lội làm vui 
lòng và đẹp mắt du khách. 

 
Đối với người già có khu "đảo Hoà Bình" ở giữa hồ yên 
tĩnh, tiện cho các cụ trầm tư. Mấy năm gần đây công viên 
dành riêng một khu để tổ chức hội hoa xuân, đây là nơi 
hàng năm tụ hội mọi tài hoa bậc nhất của ngành cây xanh 
cả nước trong dịp xuân về. Những loài cỏ đẹp, hoa xinh ở 
khắp nơi về đây góp phần làm bằng chứng cho sự phong 
phú diệu kỳ của loài thảo mộc nước ta, đồng thời làm cho 
công viên thêm hương, thêm sắc, thêm hấp dẫn. 



4) Quận Đống Đa 
 
Diện tích: 9,94 km2  
Dân số: 336.000  
Mật độ dân số: 33.804 người/km2  
Đơn vị hành chính: 21 phường  
 
Di tích - địa danh:  
- Văn Miếu 
- Chùa Láng 
 
 
 
Văn Miếu—Quốc Tử Giám 

 
Văn Miếu được xây dựng tháng 8 năm Canh Tuất, tức tháng 10 năm 
1070 (đời Lý Thánh Tông) là nơi thờ các thánh hiền đạo nho (Khổng 
Tử, Mạnh Tử...). Sáu năm sau (1076), Lý Nhân Tông lập thêm Quốc Tử 
Giám ở kề sau Văn Miếu, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau mở 
rộng thu nhận cả những học trò giỏi trong thiên hạ. Văn Miếu có tường 
bao quanh xây bằng gạch Bát Tràng. Bên trong có 
những lớp tường ngăn thành 5 khu. Khu thứ nhất bắt 
đầu với cổng chính. Trên cổng có chữ Văn miếu môn, 

dưới cổng có đôi rồng đá mang phong cách đời Lê Sơ (thế kỷ 15). Lối đi 
ở giữa dẫn đến cổng Đại trung môn mở đầu cho khu thứ hai. Hai bên 
còn có hai cổng nhỏ có tên là Thành đức và Thành đạt. Vẫn lối đi ấy dẫn 
tới Khuê văn các (gác vẻ đẹp của sao khuê, sao chủ về văn học). Hai bên 
gác có hai cổng nhỏ có tên là Súc Văn và Bí Văn (Văn hàm súc và Văn 
sáng đẹp).  

 
Khu thứ 3 từ gác Khuê văn tới Đại thành môn. ở giữa khu này có một hồ 
vuông gọi là Thiên Quang Tỉnh (Giếng trời trong sáng) có tường hoa 
bao quanh. Hai bên là khu nhà bia (tức nơi dựng bia 
ghi tên những người đỗ tiến sĩ). Hiện nay có 82 bia, x−
a nhất là bia ghi khoa Đại Bảo thứ 3 (năm 1442), 
muộn nhất là bia Cảnh Hưng thứ 40 (năm 1779). Đó là 
những di vật quý nhất của khu di tích này. Bước qua 
cửa Đại Thành là tới khu thứ tư. Một cái sân rộng, hai 
bên là hai dãy nhà tả vu, hữu vu, vốn dùng làm nơi thờ 

các danh nho. Cuối sân là nhà Đại Bái, kiến trúc đẹp và hoành tráng.  
 
Tại đây có một số hiện vật quý: bên trái có chuông Bích Ung đại chung (chuông lớn của 
nhà Giám) do Nguyễn Nghiễm đúc năm 1768, bên phải có một tấm khánh đá, mặt trong 

có hai chữ Thọ Xương, mặt ngoài khắc bài minh viết kiểu chữ lệ, nói về 
công dụng của loại nhạc khí này. Tiếp sau Đại Bái là Hậu Cung nơi đặt t
ượng Khổng Tử và 4 môn đệ là Nhan Tử, Tăng Tử, Mạnh Tử, Tử Tư. 
Sau khu Đại Bái vốn là trường Quốc Tử Giám đời Lê, khi nhà Nguyễn 
chuyển trường này vào Huế thì ở nơi đây dựng đền Khải Thánh thờ cha 
mẹ Khổng Tử. Năm 1947, giặc Pháp đã đốt trụi khu này. 
 
 



Ngày nay Thành phố Hà Nội đã thành lập 
tại đây "Trung tâm hoạt động văn hoá khoa 
học Văn Miếu - Quốc Tử Giám" để phát 
huy tác dụng của di tích trong các hoạt động 
văn hoá của Thủ đô. Đặc biệt trong năm 
1999, thành phố đã cho khởi công xây dựng 

lại nhà Thái học. Đây là một trong những công trình lớn chào mừng 990 Thăng Long - Hà 
Nội nhằm  phục hồi lại quần thể di tích giá trị này.  
 
5) Quận Tây Hồ 
 
Diện tích: 23,94 km2 
Dân số: 92.700 
Mật độ dân số: 3.874 người/km2 
Đơn vị hành chính: 8 phường  
 
Di tích - địa danh:  
- Hồ Tây 
- Chùa Kim Liên  
 
Hồ Tây : 

 
Nói về Hồ Tây, nhà thơ Cao Bá Quát đã từng ví “Hồ Tây chân cá 
thị Tây Thi” (Hồ Tây đích thực là nàng Tây Thi). Có lẽ chưa một 
người nào yêu Hồ Tây và mê say Hồ Tây đến thế! 
 
Hồ Tây, mặt gương của Hà Nội, lá phổi của chốn Long thành có 
diện tích rộng hơn 500 hecta với một bề dày lịch sử mấy nghìn 

năm. Nơi đây đã từng đọng lại và xếp lớp biết bao huyền thoại, in dấu biết bao tao nhân 
mặc khách của chốn phồn hoa thứ nhất Long thành. Đã, vẫn và sẽ còn là đề tài của thơ ca, 
nhạc họa... 
 
Theo giải thích của các nhà khoa học thì Hồ Tây vốn là một khúc của con sông Hồng. Hồ 
xưa kia rộng và dài từ Tây qua Bắc sang Đông, nhưng đã được, hay bị người Thăng Long - 
Đông Đô - Đông Kinh cùng với thời gian đắp và lấp thành từng đoạn. Vì thế mà thành hồ 
Cổ Ngựa (khoảng phố Phạm Hồng Thái sang Hàng Than, nay cũng đã bị lấp nốt), rồi hồ 
Trúc Bạch (hồ Giặt lụa) và Hồ Tây của ngày hôm nay. Đê Cố Ngự qua văn bia chùa Trấn 
Quốc cho biết được đắp ngăn hồ khoảng năm 1620, có tên là Cố Ngự Yển, nghĩa đen là 
đập ngăn nước, về sau đọc chệch là Cổ Ngư và nay là đường Thanh Niên. 
 
Vẻ đẹp của Hồ Tây còn được điểm tô thêm bởi những di tích, cảnh đẹp của các làng nghề 
xung quanh hồ như Bến Trúc, Đồng Bông (Nghi Tàm), đàn thề Đồng Cổ, chợ đêm Khán 
Xuân và những câu chuyện về tiếng đàn hành cung thời chúa Trịnh cũng như những cánh 
Sâm Cầm thường về rợp bóng mặt hồ những ngày tháng 
Giêng... Thần thoại dẫn ta trở về với một Hồ Tây huyền 
thoại với những cái tên khác nhau, mỗi tên hoặc là lưu giữ 
một sự tích về nguồn cội hoặc sự tạo lập của hồ, song rất lạ 
là tên nào cũng đẹp. 
 
Một trong những cái tên như thế là hồ Trâu Vàng (Kim Ngư
u hồ). Chuyện kể rằng trên núi Tiên Du có trâu vàng, nhà sư 



lấy tích trượng yểm trán trâu, trâu bỏ chạy, hóc đất thành thôn 
Hóc, quần đất thành vũng Trâu Đằm (Văn giang, HưngYên), chạy 
ngược lên thành sông Kim Ngưu. Cuối cùng Trâu Vàng ẩn xuống; 
Lại có chuyện nhà sư Không Lộ (tức Lý Quốc Sư) dùng phép thuật 
thu hết đồng của phương Bắc, đúc thành quả chuông, chuông đánh 
lên ngân nga, trâu vàng phương Bắc ngỡ tiếng mẹ gọi bèn chạy 
sang ta, quần mãi đất sụp thành hồ, rồi ẩn xuống đó luôn. Từ đó 
hồ thành tên hồ Trâu Vàng. Sư Không Lộ được đồng nhất với ông 
Khổng lồ của huyền thoại thợ đúc đồng Hà Nội và được thờ làm tổ 
sư nghề đúc đồng. Chùa Thần Quang bên bờ Hồ Tây trong vùng 
Ngũ Xã đúc đồng thờ vị tổ  
sư Không Lộ đó.  
 
Mù Sương cũng là một tên khác của hồ, còn gọi là Dâm Đàm, gắn liền với số phận người 
dân chài Mục Thận và Thái sư đầu triều Lý Lê Văn Thịnh. Ngoài ra hồ còn có tên khác nh
− Đầm Xác Cáo, gắn với câu chuyện cuộc chiến tranh giữa Long Quân và con cáo chín 
đuôi thành tinh ở vùng nước này. Địa danh “Hồ Khẩu”, “Cáo Đỉnh” ngày nay vẫn còn lưu 
giữ ở các làng quanh vùng Hồ Tây.  
 
Hồ Tây, Đầm Xác Cáo - hồ Trâu Vàng - hồ Mù Sương, mỗi cái tên gắn liền với một 
truyền kỳ. Ta bắt gặp ở đây nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, lắng đọng đủ mọi chủ đề 
thần thoại Việt Nam, giàu chất thơ và mộng!  
 
6) Quận Cầu Giấy 
 
Diện tích: 11,96 km2 
Dân số: 132.500 
Mật độ dân số: 11.075 người/km2 
Đơn vị hành chính: 7 phường 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Quận Thanh Xuân 
 
Diện tích: 9,13 km2 
Dân số: 154.600 
Mật độ dân số: 16.934 người/km2 
Đơn vị hành chính: 11 phường 
 
 
 
 
 
 
 

Tiềm Năng Du Lịch 
 
Trong những năm qua, nền kinh tế Thủ đô Hà Nội cùng cả nước đạt 
được nhiều chuyển biến tích cực. Với chính sách mở cửa, tăng cư
ường hội nhập nền kinh tế quốc gia vào đời sống kinh tế khu vực và 
quốc tế, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam có nhiều 
khởi sắc. Đặc biệt, ngành du lịch đã phát triển rất nhanh và trở thành 
một ngành kinh tế quan trọng của cả nước nói chung cũng như Hà 
Nội nói riêng. 
 
Ngoài chức năng hành chính, chính trị, kinh tế và văn hoá, Hà Nội 
còn là một trung tâm du lịch có sức hấp dẫn của cả nước. Du lịch là 
một trong nhiều thế mạnh của Thủ đô. 

 
Hà Nội, thành phố với bề dầy lịch sử  ngàn năm văn hiến chứa đựng 
tiềm năng du lịch to lớn vị trí Thủ đô của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt 
đối với việc phát triển du lịch. Nằm ở trung tâm Bắc Bộ, giữa vùng 
đồng bằng châu thổ màu mỡ với kết cấu hạ tầng tương đối phát 
triển, thành phố có nguồn tài nguyên du lịch tiềm tàng, đặc biệt là 
tài nguyên văn hoá - lịch sử.  
 
Trải qua bao biến động thăng trầm Hà Nội lưu giữ được nhiều di 
tích văn hoá - lịch sử có giá trị đối với hoạt động du lịch. Các di tích 
lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc tạo thành bộ sưu tập quý giá trong kho 
tàng di sản văn hoá của Việt Nam. 
 

Cho đến nay, Hà Nội có trên 300 di tích được công nhận di tích lịch 
sử văn hoá (trong khoảng 2000 di tích trên địa bàn), đứng đầu cả n−
ước về số di tích được xếp hạng, mật độ trung bình 2 di tích/km2. 
Nhiều loại di tích có ý nghĩa lịch sử gắn liền với quá trình dựng n−
ước và giữ nước (thành Cổ Loa với sự tích An Dương Vương, khu di 
tích Sóc Sơn gắn với truyền thuyết chống giặc Ân của Phù Đổng 
Thiên Vương, khu di tích về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh...), Hà Nội vẫn còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ, 
gồm hơn 600 ngôi chùa và khu phố cổ. Bên cạnh các công trình kiến 
trúc cổ còn có nhiều công trình mới được xây dựng như Lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, cung Văn hoá Hữu Nghị... cùng hệ thống các 

Bảo Tàng Lịch Sử 

Bảo Tàng Mỹ Thuật 

Cầu Long Biên 



Viện bảo tàng và nhà hát phong phú, đa dạng (Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách 
mạng...). Tiềm năng du lịch Hà Nội còn thể hiện ở các hoạt 
động văn hoá - văn nghệ dân gian, nghệ thuật múa rối nước là 
loại hình sân khấu dân tộc độc đáo hấp dẫn khách du lịch n−
ước ngoài muốn tìm hiểu nền nghệ thuật truyền thống Việt 
Nam, các lễ hội truyền thống (Hội Lệ Mật, hội Triều Khúc...), 

các làng nghề truyền thống (Đúc đồng Ngũ Xã, Gốm sứ Bát 
Tràng, Cốm Vòng....). ẩm thực Hà Nội được du khách trong n−

ước và thế giới đánh giá cao (Phở bò, Chả cá Lã Vọng, Bánh cuốn Thanh Trì, Giò chả...).  
 
Hà Nội đặc biệt với “mùa thu vàng” đã làm rung động biết 
bao tâm hồn thi sĩ... Hà Nội còn được gọi là thành phố “xanh” 
với các hàng cây thuốc nhiều loại khác nhau như xà cừ, bàng, 
sấu, phượng, hoa sữa... trải khắp phố phường xanh cả bốn 
mùa. Trên 300 vườn hoa, công viên và thảm cỏ cùng hệ thống 
tượng đài, các bể phun nước càng làm tăng thêm vẻ đẹp của 
Thủ đô. Nói đến Hà Nội không thể nói đến vẻ đẹp của hệ 
thống sông hồ. Dòng sông Hồng như dải lụa vắt ngang thành 
phố, hai bên bờ sông có biết bao di tích mà du khách có thể 
ghé thăm nếu đi du lịch bằng đường thuỷ. Những hồ đẹp và tiêu biểu của Hà Nội là Hồ 
Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Thuyền Quang, Hồ Trúc Bạch  gắn với huyền thoại thiêng liêng 
giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

 
Ngoài ra, xung quanh Hà Nội trong bán kính 100 cây số có 
nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như rừng Cúc Phương, động H
ương Tích, núi Tam Đảo, đền Hùng, Hoa Lư... Những điểm 
du lịch này kết hợp với Hà Nội thành vùng du lịch hấp dẫn và 
Hà Nội trở thành một đầu mối cho toàn vùng.  
 
Có thể nói, một quần thể du lịch phụ cận bao quanh Thủ đô 

cấu thành một Hà Nội phong phú, đa dạng về tiềm năng du 
lịch, xứng đáng là một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Hà 

nội có nhiều danh thắng nổi tiếng, nhiều đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ với bản sắc 
riêng. Người Tràng An nổi tiếng duyên dáng và thanh lịch. Với tiềm năng ấy, cộng với 
một nền văn hoá đậm đà chất á Đông, du lịch Hà Nội chắc chắn hấp dẫn khách trong nước 
và quốc tế.  
 
Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, là nơi hội tụ 
của 6 tuyến đường sắt, 8 tuyến đường bộ và đường hàng không. Hệ 
thống giao thông này là cầu nối Thủ đô với các tỉnh trong nước và 
thế giới.  
 
Mạng lưới đường bộ trên lãnh thổ Hà Nội phát triển tương đối đồng 
bộ, không kể các đường phố trong nội thành (260 km) mật độ đường 
« tô của thành phố khoảng 220 km/100 km2 lãnh thổ. Nhiều tuyến ®
ường quan trọng như quốc lộ 1,2,3,5,32... đi qua thành phố tạo nên 
mối liên hệ chặt chẽ giữa Hà Nội với các địa phương khác.  
 
Hà Nội là đầu mối giao thông đường sắt quan trọng, lớn nhất cả  
nước. Hội tụ về đây có 6 tuyến đường chính: Hà Nội - Hải Phòng, 

Phố Cổ Hà Nội 

Phố Cổ Hà Nội 

Phố Cổ Hà Nội 

Phố Cổ Hà Nội 



Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà 
Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Uông Bí. Mạng lư
ới đường sắt góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã 
hội của Thủ đô.  
 
Mạng lưới đường sông, quan trọng nhất là sông Hồng. Hà Nội 
có 8 cầu cảng bốc xếp chủ yếu bằng cơ giới, năng lực bốc xếp 
đạt 3 triệu tấn/năm.  
 
Đường hàng không với sân bay quốc tế Nội Bài là đầu mối các 
tuyến xuyên Việt và quốc tế.  
 
Hoạt động du lịch, dịch vụ không ngừng được mở rộng và đang trở thành một ngành kinh 
tế mũi nhọn của Thủ đô. Năng lực cơ sở vật chất của ngành đã có bước phát triển vượt 
bậc, nếu như năm 1990, Hà Nội chỉ có 71 khách sạn, biệt thự và nhà khách với khoảng 
một ngàn buồng, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, một năm chỉ thu hút được 47000 khách thì 
đến nay trên toàn Thành phố có 331 khách sạn với 9.396 phòng, gồm 100 khách sạn quốc 
doanh 3.359 phòng, 17 khách sạn liên doanh với nước ngoài và 214 khách sạn ngoài quốc 
doanh 2.852 phòng. Đã có 72 khách sạn được xếp hạng sao gồm 4 khách sạn 5 sao, 3 
khách sạn 4 sao, 18 khách sạn 3 sao, 32 khách sạn 2 sao và 12 khách sạn 1 sao, thu hút 
hơn 210.000 khách nước ngoài, gấp hơn 4 lần năm 1990.   
 
Trong những năm qua, du lịch Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và liên tục. Hiện giá 
trị sản xuất ngành du lịch chiếm khoảng 9% giá trị sản xuất khối dịch vụ. Doanh thu của 
ngành tăng hàng năm, bình quân thời kỳ 1996—1999 tăng 32%/ năm (năm 1996 đạt 903 tỷ 
đồng, năm 1997 đạt 1062 tỷ đồng, năm 1998 đạt 1134 tỷ đồng, năm 1999 đạt khoảng 
1225 tỷ đồng.  
 
Trong những năm qua, số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng lên nhanh 
chóng. Lượng khách quốc tế vào Hà Nội năm 1996 là 352.000 người, năm 1997 là 
391.000 người, năm 1998 là 352.000 người, năm 1999 là 380.000 người, dự kiến năm 
2000 là 450.000. Lượng khách nội địa năm 1996 là 700.000 người, năm 1997 là 809.000 
người, năm 1998 là 937.000 người, năm 1999 là 1.050.000 người, dự kiến năm 2000 là 
2.000.000 người. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch hiện có 708 người. Trong đó có 369 ngư
ời đã được cấp thẻ theo quy định mới. Một lực lượng lớn hướng dẫn viên không chuyên 
nghiệp tuy chưa được cấp thẻ chính thức, nhưng đã tham gia tích cực vào quá trình tổ chức 
hướng dẫn du lịch. Đặc biệt, Hà Nội là nơi tập trung nhiều trí thức nhân tài, đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao so với các địa phương khác. Có thể nói đây là một 
nguồn lực quý, một lợi thế cần phát huy nhằm khai thác tiềm năng chất xám to lớn này 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.   
 
Hàng năm, Hà Nội tổ chức một số lượng lớn hội thảo, hội nghị với các tổ chức quốc tế 
song phương và đa phương. 
 
Du lịch Hà Nội đã có sự chuẩn bị hướng tới ngày hội kỷ niệm 990 năm và 1000 năm 
Thăng Long lịch sử . Năm 1999, ngành đã triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Thành 
Uỷ và Kế hoạch 104 của UBND Thành phố về “Đổi mới và phát triển du lịch”. Hướng tới 
năm 2000, thời điểm chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới, là dấu mốc mới trong sự 
phát triển đi lên của ngành Du lịch. Vì vậy, ngay từ rất sớm, Đảng và Chính phủ đã chủ tr
ương xây dựng một Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch và tổ chức chu đáo 
những sự kiện năm 2000. Chủ đề "Việt Nam điểm đến của thiên niên kỷ mới" của chương 

Phố Cổ Hà Nội 



trình Hành động quốc gia này đã thể hiện sự coi trọng đó: nâng cao chất lượng về mọi mặt 
của Du lịch lên một tầm cao mới, đồng thời đưa Du lịch hội nhập chặt chẽ hơn và sâu rộng 
hơn vào du lịch thế giới. Mặt khác, chương trình Hành động quốc gia là một bộ phận của 
chương trình phát triển kinh tế và văn hoá của đất nước, góp phần thực hiện chính sách đối 
ngoại rộng mở và hội nhập quốc tế của nước ta. Bước vào thiên niên kỷ mới cùng với sự 
cố gắng nỗ lực và đồng lòng của các ngành, các cấp, du lịch Hà Nội sẽ cùng với cả nước 
góp phần đưa "Việt Nam trở thành điểm đến của bạn bè du khách khắp năm châu. 


